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Phô lôc 2:

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề: “ Bảo vệ môi trường  môi trường biển”

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 26  /2009/TT-BLĐTBXH ngày  05  tháng 8 
năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
——————————————
Phụ lục 2A:

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề
Tên nghề: Bảo vệ môi trường biển
Mã nghề: 40850102
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo Quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo:  37 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề;
I.  Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về quan trắc, hóa học môi trường, vi sinh môi trường, các kỹ thuật phân tích chỉ tiêu môi trường, khả năng vận hành các hệ thống xử lý nước thải, khả năng lấy mẫu, bảo quản mẫu, lắp đặt, chế tạo thiết bị xử lý ô nhiễm quy mô nhỏ, các kiến thức về khai thác nguồn tài nguyên biển bền vững, bảo vệ khu bảo tồn biển, tuyên truyền, vận động quản lý môi trường biển dựa vào cộng đồng;  

+ Trang bị cho người học các kiến thức có liên quan bổ trợ cho nghề bảo vệ môi trường biển như: 

          Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng;
          Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: ngoại ngữ, tin học.
- Kỹ năng:

+ Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc vận hành, duy tu bảo dưỡng các thiết bị xử lý ô nhiễm, kỹ năng pha chế hóa chất xử lý;
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp; 

+ Người học có kỹ năng thực hiện các hoạt động trong khai thác thiết bị xử lý ô nhiễm;


+ Sau khi học xong chương trình người học có thể đảm đương được từ vị trí công nhân trực tiếp sản xuất đến trưởng nhóm và các vị trí khác trong nhà máy, trạm trại xử lý hoặc tại các trung tâm bảo tồn, công nhân kỹ thuật tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức tích hợp và yêu cầu của công việc.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức: 

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;
+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
- Thể chất, quốc phòng:

+ Trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;
+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
+ Trang bị cho người học một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm

Sau khi học xong chương trình, người học có thể đảm đương được các vị trí sau:

· Công nhân kỹ thuật trạm, trại, tổ xử lý ô nhiễm môi trường trong nhà máy công nghiệp, cơ sở chế biến thủy hải sản; 

· Công nhân kỹ thuật của các phòng thí nghiệm chuyên ngành tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu liên quan đến môi trường biển; 

· Công nhân tại các khu bảo tồn biển;
· Công nhân môi trường cho các khu du lịch có liên quan đến biển, đảo.
II. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian khóa học: 2 năm

- Thời gian học tập: 104 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 180 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ 

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

       + Thời gian học bắt buộc: 1905 giờ; Thời gian học tự chọn: 435 giờ

       + Thời gian học lý thuyết: 700 giờ; Thời gian học thực hành: 1640 giờ 
3. Thời gian học văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

( Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các ý kiến các kiến kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)
III. Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bố thời gian

	Mã    MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ 
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun  đào tạo nghề bắt buộc
	1950
	560
	1271
	74

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	480
	266
	190
	24

	MH 07
	Môi trường học cơ bản
	90
	56
	29
	5

	MH 08
	Luật và chính sách bảo vệ môi trường
	60
	42
	15
	3

	MH 09
	Quản lý tài nguyên biển
	75
	42
	29
	4

	MH 10
	Tin học ứng dụng trong môi trường biển
	60
	28
	29
	3

	MH 11
	Hóa học môi trường
	60
	28
	29
	3

	MH 12
	Vi sinh môi trường
	75
	28
	44
	3

	MH 13
	An toàn lao động trong bảo vệ môi trường
	60
	42
	15
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1425
	294
	1081
	50

	MH 14
	Công nghệ và thiết bị môi trường
	60
	28
	29
	3

	MH 15
	Đánh giá tác động môi trường biển và rủi ro
	75
	28
	44
	3

	MH 16
	Quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản
	90
	28
	58
	4

	MH 17
	Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu môi trường
	90
	28
	58
	4

	MH 18
	Kỹ thuật quan trắc môi trường
	75
	28
	44
	3

	M§ 19
	Quan trắc và đánh giá nước thải
	60
	14
	44
	2

	M§ 20
	Quan trắc và đánh giá nước  ven bờ và trầm tích đáy biển
	75
	14
	58
	3

	M§ 21
	Quan trắc và đánh giá nước ngọt
	60
	14
	44
	2

	M§ 22
	Khai thác hệ thống thiết bị xử lý nước thải sản xuất công nghiệp
	150
	28
	117
	5

	M§ 23
	Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản
	150
	28
	117
	5

	M§ 24
	Xử lý ô nhiễm môi trường nước cảng biển
	120
	28
	88
	4

	M§ 25
	Bảo vệ môi trường khu bảo tồn biển
	120
	28
	88
	4

	M§ 26
	Thực tập chuyên ngành tại cơ sở
	300
	0
	292
	8

	
	Tổng cộng
	2115
	666
	1358
	91


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN Đào tạo bắt buộc

( Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. Hướng dẫn sử dụng chương trình khung trình độ trung cấp nghề để xây dựng chương trình Đào tạonghề

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun  đào tạo nghề tự chọn

- Tổng thời gian dành cho các môn học đào tạo nghề tự chọn là  435 giờ chiếm 19 % tổng số thời gian thực học môn học và mô đun nghề tối thiểu.


- Để xác định thời gian cho từng môn học đào tạo nghề tự chọn cũng dựa trên phân tích công việc như đối với các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 
	Mã    MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 27
	Đa dạng sinh học biển
	90
	28
	58
	4

	MH 28
	Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm
	60
	14
	44
	2

	MH 29
	Quản lý đới bờ
	90
	28
	58
	4

	MH 30
	Quản lý môi trường biển dựa vào cộng đồng
	90
	28
	58
	4

	MH 31
	Kỹ thuật hàng hải trong bảo vệ môi trường
	60
	14
	44
	2

	MH 32 
	Vẽ kỹ thuật
	30
	14
	15
	1

	M§ 33
	Kỹ thuật lặn biển
	90
	14
	73
	3

	M§ 34
	Xử lý rác thải sinh hoạt trên đảo
	90
	14
	73
	3

	M§ 35
	Chế tạo hệ thống xử lý nước cấp quy mô nhỏ
	150
	28
	117
	5

	M§ 36
	Khai thác hệ thống thiết bị xử lý nước thải chế biến thủy sản
	150
	28
	117
	5

	M§ 37
	Khai thác hệ thống thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt
	150
	28
	117
	5

	
	Tổng cộng
	1050
	238
	774
	38


    - Chọn các môn học sao cho đảm bảo quỹ thời gian thực học tự chọn tối thiểu quy định trong chương trình khung;
   - Để xác định danh mục các môn học đào tạo nghề tự chọn, các trường cần căn cứ vào đặc thù riêng của ngành và điều kiện cụ thể của trường như:

+ Nhu cầu của người học (nhu cầu của các doanh nghiệp);
+ Trình độ đội ngũ giáo viên;
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
   - Các trường chọn mô đun trong số các mô đun và một số môn học tự chọn trong danh mục ở bảng danh mục các môn học đào tạo nghề tự chọn sao cho đảm bảo thời gian học tự chọn là  435 giờ.
1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

Cần căn cứ vào các nội dung chính trong Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

- Mục tiêu môn học;

- Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học;

- Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;

- Hướng dẫn thực hiện chương trình.
2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	SỐ TT
	Môn thi tốt nghiệp
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Thi viết
	Không quá 120 phút

	2
	Văn hóa THPT đối với hệ tuyển sinh THCS
	Thi viết
	Không quá 120 phút

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề
	Thi viết/vấn đáp
Thi thực hành
	Không quá 120 phút

Không quá 4 giờ


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

	Nội dung
	Thời gian

	1. Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2. Văn hoá, văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- 19giờ đến 21giờ vào một buổi trong tuần

	3. Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

	5. Thăm quan thực tế
	Mỗi học kỳ 1 lần


Phụ lục 2B:

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
Tên nghề: Bảo vệ môi tr​ường biển
Mã nghề: 50850102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối t​ượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tư​ơng đ​ương;
Số l​ượng môn học: 42 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I.  Mục tiêu đào tạo 
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức.

     + Trang bị cho ng​ời học kiến thức chuyên môn về hóa học môi tr​ường, vi sinh môi trường, các kỹ thuật phân tích chỉ tiêu môi trư​ờng, quan trắc, đánh giá các nguồn nước thải, khai thác các hệ thống xử lý nước thải, chế tạo hệ thống thiết bị xử lý ô nhiễm quy mô nhỏ, quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên biển bền vững;
    + Trang bị cho ng​ười học các kiến thức liên quan đến nghề bảo vệ môi tr​ường biển nh​ư: Các kiến thức cơ bản về Chính trị, Pháp luật, Quốc phòng; Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như ngoại ngữ, tin học.
    + Trang bị cho ng​ời học các kiến thức cơ bản về quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, giá trị của việc bảo vệ khu bảo tồn, quản lý môi tr​ường biển dựa vào cộng đồng.
- Kỹ năng:

      + Trang bị cho ngư​ời học có đư​ợc các kỹ năng nghề nghiệp trong việc vận hành, duy tu bảo d​ưỡng các thiết bị xử lý ô nhiễm, kỹ năng sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm, kỹ năng xử lý số liệu kiểm định;
      + Ngư​ời học có kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc môi trư​ờng, khai thác thiết bị xử lý ô nhiễm, kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền, vận động cộng đồng trong bảo vệ môi trư​ờng biển;
     + Ng​ười học có kỹ năng trồng rừng ngập mặn, phân biệt và thu nhặt các sinh vật gây hại cho khu bảo tồn;
     + Ngư​ời học có đ​ược khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề. Ng​ười học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp. 


2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức. 

    + Hiểu biết cơ bản về đ​ường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Yêu n​ước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của ng​ười công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

     + Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa ph​ương trong từng giai đoạn lịch sử;
     + Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
- Thể chất, quốc phòng.

     + Trang bị cho ng​ười học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng c​ờng và bảo vệ sức khoẻ.

    + Giáo dục cho ng​ười học lòng yêu n​ước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực l​ượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
    + Trang bị cho ng​ời học một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để học viên thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trư​ờng, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lư​ợng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm : 
            Sau khi học xong ch​ương trình ng​ời học có thể đảm đư​ơng đ​ược các vị trí 
trư​ởng ca, cán bộ kỹ thuật trạm, trại, tổ xử lý ô nhiễm môi tr​ường trong các nhà máy công nghiệp, cơ sở chế biến thủy hải sản, cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành cho các Trung tâm, Viện nghiên cứu liên quan đến môi trường biển, cán bộ tại các khu bảo tồn biển, các tổ chức môi trư​ờng, cán bộ môi trường cho các khu du lịch có liên quan đến biển, đảo tùy theo khả năng cá nhân, l​ượng kiến thức đư​ợc đào tạo và yêu cầu của công việc.

ii. ThờI GIAN CỦA KhóA HỌC Và ThờI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

  - Thời gian đào tạo: 3 năm

  - Thời gian học tập: 131 tuần

  - Thời gian thực học tối thiểu: 3960 giờ 

  - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/ mô đun và thi tốt nghiệp : 240 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ )
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

  - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ 

  - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3510giờ

       + Thời gian học bắt buộc: 2910 giờ; Thời gian học tự chọn: 600 giờ

       + Thời gian học lý thuyết: 1050 giờ; Thời gian học thực hành: 2460 giờ

iii. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐàO TẠO BẮT BuộC, ThờI GIAN Và PHÂN Bổ ThờI GIAN.

	MÃ    MH,

M§
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)       

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ 
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	660
	364
	265
	31

	MH 07
	Môi tr​ường học cơ bản
	120
	70
	44
	6

	MH 08
	Luật và chính sách bảo vệ môi tr​ường
	60
	42
	15
	3

	MH 09
	Quản lý tài nguyên biển
	90
	42
	44
	4

	MH 10
	Tin học ứng dụng trong môi tr​ường biển
	90
	42
	44
	4

	MH 11
	Hóa học môi tr​ường
	90
	42
	44
	4

	MH 12
	Vi sinh môi tr​ường
	90
	42
	44
	4

	MH 13
	Toán ứng dụng
	60
	42
	15
	3

	MH 14
	An toàn lao động trong bảo vệ môi tr​ường
	60
	42
	15
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	2250
	462
	1710
	78

	MH 15
	Ngoại ngữ chuyên ngành 
	60
	42
	15
	3

	MH 16
	Công nghệ và thiết bị 
môi tr​ường
	90
	42
	44
	4

	MH 17
	Đánh giá tác động môi tr​ường biển và rủi ro
	90
	42
	44
	4

	MH 18
	Quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản
	120
	56
	58
	6

	MH 19
	Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu môi tr​ường
	120
	28
	88
	4

	MH 20
	Kỹ thuật quan trắc môi tr​ường
	90
	42
	44
	4

	M§ 21
	Quan trắc và đánh giá 
n​ước thải
	150
	14
	132
	4

	M§ 22
	Quan trắc và đánh giá n​ước  ven bờ và trầm tích đáy biển
	180
	28
	146
	6

	M§ 23
	Quan trắc và đánh giá n​ước ngọt
	150
	14
	132
	4

	M§ 24
	Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n​ước thải sản xuất 
công nghiệp
	150
	28
	117
	5

	M§ 25
	Xử lý n​ước thải nuôi trồng thủy sản
	210
	28
	175
	7

	M§ 26
	Xử lý ô nhiễm môi trư​ờng 
n​ước cảng biển
	150
	42
	102
	6



	M§ 27
	Bảo vệ môi tr​ường khu bảo tồn biển
	180
	28
	146
	6

	M§ 28
	Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n​ước thải chế biến thủy sản
	210
	28
	175
	7

	M§ 29
	Thực tập chuyên ngành tại 
cơ sở
	300
	0
	292
	8

	
	Tổng cộng
	3360
	1084
	2149
	127


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐàO TẠO BẮT BuộC

( Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo )
v. h​ướng dẫn sử dụng chương trình khung trình độ cao đẳng nghề để xây dựng ch​Ương trình đào tạo nghề

1. H​ướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun  đào tạo nghề tự chọn
1.1. Danh mục và phân bố thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 

	MÃ    MH,

M§
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 30
	Đa dạng sinh học biển
	90
	42
	44
	4

	MH 31
	Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm
	60
	28
	29
	3

	MH 32
	Quản lý đới bờ
	120
	56
	58
	6

	MH 33
	Quản lý môi trư​ờng biển dựa vào cộng đồng
	90
	28
	58
	4

	MH 34
	Kỹ thuật hàng hải trong bảo vệ môi tr​ường
	90
	28
	58
	4

	MH 35
	Quản lý trồng và khai thác rong biển
	120
	56
	58
	6

	MH 36
	Vẽ kỹ thuật
	60
	28
	29
	3

	MH 37
	Chỉ thị sinh học môi tr​ường
	90
	28
	58
	4

	M§ 38
	Xử lý rác thải sinh hoạt trên đảo
	75
	14
	58
	3

	M§ 39
	Xử lý chất thải du lịch biển đảo
	120
	28
	86
	6

	M§ 40
	Kỹ thuật lặn biển
	90
	14
	73
	3

	M§ 41
	Chế tạo hệ thống xử lý nước cấp quy mô nhỏ
	150
	28
	116
	6

	M§ 42
	Khai thác hệ thống thiết bị xử lý n​ước thải sinh hoạt
	210
	28
	175
	7

	
	Tổng cộng
	1365
	406
	900
	59


    - Chọn các môn học sao cho đảm bảo quỹ thời gian thực học tự chọn tối thiểu quy định trong ch​ương trình khung;
    - Để xác định danh mục các môn học đào tạo nghề tự chọn, các tr​ường cần căn cứ vào đặc thù riêng của ngành và điều kiện cụ thể của tr​ường nh​ư:

      + Nhu cầu của ng​ười học (nhu cầu của các doanh nghiệp);
      + Trình độ đội ngũ giáo viên;
      + Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
    - Các tr​ường chọn mô đun trong số các mô đun và một số môn học tự chọn trong danh mục ở bảng danh mục các môn học đào tạo nghề tự chọn sao cho đảm bảo thời gian học tự chọn là 600 giờ chiếm 20,6% môn học, mô đun chuyên ngành.

1.2. H​ướng dẫn xây dựng ch​ương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Cần căn cứ  vào các nội dung chính trong Đề c​ương chi tiết ch​ương trình của từng môn học để xây dựng ch​ương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể nh​ư sau:

       - Mục tiêu môn học;
       - Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà ng​ười học phải học;
       - Phân bổ thời gian cho từng phần, từng ch​ương cụ thể đã đ​ược xác định;
       - H​ướng dẫn thực hiện ch​ương trình.
2. H​ướng dẫn thi tốt nghiệp:

	STT
	Môn thi tốt nghiệp
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Thi viết
	Không quá 120 phút

	2
	Lý thuyết chuyên ngành
	Thi viết/vấn đáp
	Không quá 120 phút/30 phút

	3
	Thực hành kỹ thuật xử lý nư​ớc thải
	Thi thực hành
	Không quá 4 giờ


3. H​ướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (đ​ược bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt đ​ược mục tiêu giáo dục toàn diện:
	Nội dung
	Thời gian

	1. Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2. Văn hoá, văn nghệ

- Qua các ph​ương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	-  Ngoài giờ học hàng ngày

- 19 giờ đến 21 giờ vào một buổi trong tuần

	3. Hoạt động th​ư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến th​ư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi giao l​ưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

	5. Thăm quan thực tế
	Mỗi học kỳ 1 lần
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